Trường tiểu học Thượng Quận


TUẦN 4:                                                                      Ngày so¹n:  18 / 9 / 2017
                                                                                       Ngày  dạy: Thứ hai ngày 25 / 9 / 2017
                 Buổi sáng:

 
                           Tiết 2 + 3:                     Tập đọc  

                                                       Bím tóc đuôi sam 
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ; Bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. 

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong SGK. Hiểu ND câu chuyện: không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. ( trả lời đượcc các câu hỏi trong SGK ).

- Các KNS được GD trong bài: KN kiểm soát cảm xúc, thể hiện sự thông cảm, tư duy phê phán.
- GDHS biết cư xử đúng mực với bạn bè. 

II. chuẩn bị:   

- Tranh minh họa truyện,B¶ng phô để HD luyện đọc. 
- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:   

- 2 HS đọc TL bài thơ: Gọi bạn + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động:          

Tiết 1:

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài. 2 HS đọc lại bài.
- HDHS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.

+ HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài, GVHDHS đọc đúng các từ khó hay nhầm lẫn trong khi đọc: Loạng choạng, ngượng nghịu, cái nơ, nắm, đẹp lắm, nín hẳn, ... ( chú ý luyện phát âm l / n ).
+ HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. 

. HDHS đọc một số câu:

. Khi Hà đến trường,/ mấy bạn gái cùng lớp reo lên:// " ái chà chà!// Bím tóc đẹp quá!//"
. Vì vậy,/ mỗi lần cậu kéo bím tóc,/ cô bé lại loạng choạng/ và cuối cùng/ ngã phịch xuống đất.//

…….
+ GV HS hiểu nghĩa một số từ khó: Đầm đìa nước mắt, đối xử .

                                                                 Tiết 2

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:

HS đọc thầm từng đoạn, cả bài + Trả lời các câu hỏi ( SGK ):
+ C1:  " ái chà chà ! Bím tóc đẹp quá ! " - Các bạn gái khen Hà có bím tóc rất đẹp.

+ C2: Tuấn kéo mạnh bím tóc của Hà làm cho Hà bị ngã. Sau đó, Tuấn vẫn còn đùa dai, nắm bím tóc của Hà mà kéo ...

+ GV: Em nghĩ như thế nào về trò đùa nghịch của Tuấn ? 
- HS thảo luận nhóm, sau đó đại diện nhóm trả lời, GV chốt lại: ( Không tán thành vì đây là trò nghịch ác, không tốt với bạn bè ).

- Câu 3: Thầy khen hai bím tóc của Hà rất đẹp.

+ Câu hỏi phụ: Vì sao lời khen của thầy làm Hà nín khóc và cười ngay ? ( nghe thầy khen, Hà thấy vui mừng và tự hào về mái tóc đẹp, trở nên tự tin, không buồn vì sự trêu chọc của Tuấn nữa ).
- Câu 4: Tuấn đến trước mặt Hà để xin lỗi bạn.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- HS luyện đọc: đọc trơn lưu loát, ngắt nghỉ hợp lí, biết đọc rõ lời nhân vật, phát âm chuẩn 
l / n.

- GVHD 2, 3 nhóm  HS đọc theo vai.

- Lớp và GV nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:

- Câu hỏi củng cố bài: Qua câu chuyện, em thấy bạn Tuấn có điểm nào đáng chê và điểm nào đáng khen ? 

- GV chốt lại: các em không được đùa dai, nghịch ác đối với các bạn nữ. Khi biết mình sai, phải nhận lỗi. 

+ Liên hệ: HS  phát biểu tự do.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. 


                                      Tiết 4:                              Toán
                                                                T.16: 29 + 5
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết cách thực hiện phép cộng  có nhớ  trong phạm vi 100, dạng 29 + 5. Biết số hạng, tổng. Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông. Biết giải toán bằng 1 phép tính cộng.

- Rèn KN thực hành tính , giải toán tốt.

- HS tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng gài, 3 bó 1 chục que tính và 14 que tính rời.

- HS: bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 3 HS đọc TL bảng cộng 9.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép cộng 29 + 5.
- GV nêu bài toán dẫn dắt đến phép cộng: 29 + 5 = ?
- GVHDHS thao tác trên que tính: Lấy 29 que tính ( 2 bó - mỗi bó 1 chục que và 9 que tính rời ), lấy thêm 5 que tính nữa - gộp 1 que vào 9 que  được thêm 1 bó 1 chục que. 

có 3 bó 1 chục que và 4 que tính rời -> thành 34 que tính. 

Như vậy: 29 que tính thêm 5 que tính thành 34 que tính. 

- HDHS đặt tính rồi tính ( như SGK ):

                                   29      . 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1.

                                +    5      . 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

                                   34

- HS nhắc lại cách làm.

- GV nêu + ghi bảng phép cộng:    39 + 5 = ?

+ HS tự đặt tính và tính KQ ở bảng con, 1 HS lên bảng thực hiện.

+ HS nêu lại cách đặt tính kĩ thuật tính.
* HĐ 2: Thực hành.

 GVHDHS làm BT 1, 2, 3 ( SGK  - T.16 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự làm, một số HS lên bảng làm. 
- GV nhận xét chốt về phép cộng có nhớ( đặt tính và kĩ thuật tính).

+ Bài 2: - HS tự đặt tính rồi tính tổng vào vở.
- 3 HS lên bảng làm bài. GV nhắc HS chú ý cách đặt tính.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cho HS về tên gọi thành phần và KQ của phép cộng.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- GVHDHS đánh dấu, ghi tên các điểm vào vở. Sau đó  dùng thước nối các điểm để được 2 hình vuông.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc tên từng hình vuông: ( ABCD, MNPQ ).
- 2 HS lên bảng làm bài.

- Củng cố về đặc điểm hình vuông.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV chốt kiến thức về cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5, về tên gọi các thành phần và KQ của phép cộng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​­¬ng HS học tập tốt. Dặn HS ôn bảng 9 cộng với một số.


                  Buổi chiều:
                                          TiÕt 1:                   TẬP ĐỌC ( * ) 

                                                     Mít làm thơ ( tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ: Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ, la lên, nuốt chửng, hét toáng, chế giễu, ... Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, các cụm từ, ngắt nhịp các câu thơ hợp lí. Bước đầu biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng nhân vật.

- Hiểu nghĩa của các từ mới, chú giải trong bài. Nắm được diễn biến tiếp theo của câu chuyện: Vì yêu bạn bè, Mít tập làm thơ tặng bạn. Nhưng thơ của Mít mới làm còn vụng về, khiến các bạn hiểu lầm. 

- Cảm nhận được tính hài hước của câu chuyện qua những vần thơ ngộ nghĩnh của Mít và sự hiểu lầm của bạn bè. 

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ SGK.

- Bảng phụ.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:   

- 2 HS tiếp nối nhau đọc lại bài: Bím tóc đuôi sam  + TLCH về ND bài.

- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc diễn cảm toàn bài, 2 HS đọc lại, lớp đọc thầm.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV kết hợp HDHS đọc đúng các TN:

 Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ, la lên, nuốt chửng, hét toáng, chế giễu, ...
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp:

+ Đoạn 1: Từ Mít gọi Biết Tuốt ... đến nhảy qua con cá chuối. 

+ Đoạn 2: Từ Biết Tuốt la lên ... đến xem nào!. 

+ Đoạn 3: Từ Đây là thơ tặng Nhanh Nhảu ... đến Dưới gối đầu Ngộ Nhỡ. 

+ Đoạn 4: còn lại. 

- GV dùng bảng phụ HDHS đọc đúng các câu:

   . Một hôm/ đi dạo qua dòng suối/

   Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.//

   . Nói cho có vần thôi! // 

- GVgiúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong SGK và giải nghĩa thêm một số từ: tặng, la lên, giải thích, hét toáng.

- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm.

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
- HS đọc thầm các câu thơ trong bài và TL các câu hỏi sau:

+ Mít tặng Biết Tuốt câu thơ thế nào ?

+ Biết Tuốt phản ứng ra sao ?

+ Mít tặng Nhanh Nhảu câu thơ thế nào ?

+ Mít tặng Ngộ Nhỡ  câu thơ như thế nào ?

- HS đọc thầm tiếp đoạn 4, GV nêu tiếp CH, yêu cầu HS TL:

+ Phản ứng của từng bạn như thế nào khi nghe những câu thơ Mít tặng ?
+ Vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít ?

- GV nêu tiếp CH 3, HS phát biểu ý kiến bênh vực cho sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh, đáng yêu của Mít.

- GV giúp HS hiểu đúng về nhân vật Mít: Mít có tấm lòng rất chân thành với các bạn. Nhưng Mít chưa biết làm thơ nên đã khiến các bạn hiểu nhầm. Thêm nữa, Mít là cậu bé rất buồn cười nên thơ của Mít cũng rất buồn cười. Không nên trách Mít.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- Các nhóm luyện đọc lại toàn truyện.

- Lớp và GV nhận xét, bình chọn CN, nhóm đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố bài : Em có thích Mít không ? Vì sao ? ( HS nêu ý kiến riêng ).

- GV nhận xét tiết học, Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


                                             TiÕt 2:                TIẾNG VIỆT ( * )
LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT ):

BÀI: GỌI BẠN
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác 2 khổ thơ đầu trong bài: Gọi bạn. Trình bày đúng các khổ thơ. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.

- Rèn KN nghe – viết chính tả, KN phân biệt : s/ x; ch/ tr

- HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:
- Nội dung đoạn viết.

III. các Hoạt động dạy và học:
* HĐ 1: HD nghe - viết.
- GV đọc 1 lần 2 khổ thơ. 

- 3 - 4 HS đọc lại - Cả lớp đọc thầm theo.

- GV HD tìm hiểu ND đoạn viết: 
+ Bài thơ nói về tình bạn của các con vật nào ?
+ Đôi bạn bê vàng và Dê Trắng sống ở đâu ?
- GV chốt ND bài viết.

- HS đọc thầm, tự tìm từ khó viết hay bị nhầm lẫn, GV kết hợp ghi bảng:

 Xa xưa, thuở nào, rừng xanh, sâu thẳm, ….

- Một số HS tiếp nối nhau đọc lại các TN ghi trên bảng.

- GV phân tích, HDHS viết đúng chính tả. 

* H§ 2:  Viết bài.

- GV đọc lại toàn bài ( lần 2 ).

- GV đọc chậm từng câu thơ cho HS nghe, viết bài vào vở.

- Đọc cho HS soát lỗi 

- HS tự soát lỗi, viết lại tiếng sai vào vở nháp.

- GV chÊm 1/ 3 số bài, nhận xét về chữ viết cách trình bày. Sửa những lỗi mà nhiều HS sai, nêu cách khắc phục.

* HĐ 3: Củng cố dặn dò.

- HS nhắc lại nội dung bài viết.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS sửa lại những lỗi sai trong bài.
 
                                           Tiết 3:                   Toán ( * )
                                          Ôn: phép cộng dạng: 29 + 5.

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố KT cho HS về phép cộng có nhớ dạng: 29 + 5 giải toán.

- Rèn KN thực hành giải toán về cộng có nhớ dạng 29 + 5 và giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- ND một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố KT về phép cộng có nhớ dạng 29 + 5.
- GV ghi bảng phép cộng:           39 + 5 = ?          

- HS tự đặt tính và tính KQ vào vở BT,  1 HS lên bảng làm.

- GV kết hợp hỏi để củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép cộng; cách đặt tính và kĩ thuật tính ( cộng có nhớ ).

* HĐ 2: Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các BT trong Vở BT Toán in - T.18.  

+ Bài 1: Tính.                       

- HS tự làm rồi nối tiếp nhau kết quả.

- GV + HS nhận xét, chốt KQ đúng.

- Củng cố KN thực hiện phép cộng dạng : 29 + 5, 
+ Bài 2:  Đặt tính rồi tính tổng. 

- HS tự đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi HS về cách đặt tính.

- HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.
- GV hỏi để củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của phép cộng.

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GVHDHS phân tích bài toán -> cách giải.
- HS tù ghi tóm tắt rồi trình bày lời giải bài toán vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN trình bày giải toán có lời văn bằng 1 phép cộng dạng 29 + 5.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu kiến thức về cách thực hiện phép cộng dạng  29 + 5, về tên gọi các thành phần và KQ của phép cộng, về kĩ thuật đặt tính, tính.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​­¬ng những HS học tập tốt. Dặn HS học thuộc bảng 9 cộng với một số.

                        
                                                                                  Ngày soạn: 20 / 9 / 2017     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                               Ngày  dạy: Thứ tư ngày 27 / 9 / 2017
                 Buổi sáng:
                                         Tiết 1:                          Tập đọc  

Trên chiếc bè
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung của bài: Tả chuyến đi du lịch thú vị trên sông của Dế MÌn và Dế Trũi.
- HS thích du lịch, tham quan để học tập được nhiều điều thú vị. 

II. chuẩn bị:   - Tranh minh họa bài đọc, BP
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS  đọc bài: Bím tóc đuôi sam  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GVHDHS đọc đúng các từ: Dế Trũi, ngao du, làng gần, núi xa, bãi lầy, bái phục, âu yếm, lăng xăng, hoan nghênh, ... ( luyện đọc đúng phụ âm l / n )
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài.

- GV HDHS đọc câu:

+ Mùa thu mới chớm / nhưng nước đã trong vắt, / trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. //

+ Những anh gọng vó đen sạm, / gầy và cao, / nghênh cặp chân gọng vó / đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi. // ...
- HS đọc chú giải và giải nghĩa thêm: âu yếm, hoan nghênh.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
HDHS đọc thầm từng đoạn, toàn bài + TLCH ( SGK ):

- Câu 1: Hai bạn ghép ba bốn lá bèo sen lại thành một chiếc bè đi trên sông. 

GV: Dòng sông với hai chú dế có thể chỉ là một dòng nước nhỏ.

- CH 2: Nước sông trong vắt, làng gần, núi xa hiện ra luôn mới mẻ. Các con vật hai bên bờ đều tò mò, phấn khởi, hoan nghênh hai bạn.

- CH 3: . Thái độ gọng vó: bái phục nhìn theo.

             . Thái độ cua kềnh: âu yếm ngó theo.

             . Thái độ săn sắt, cá thầu dầu: lăng xăng cố bơi theo, hoan nghêng váng cả mặt nước.

GV: các con vật mà hai chú dế gặp trong chuyến du lịch trên sông đều bày tỏ tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, hoan nghênh hai chú dế.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- HS thi đọc lại bài văn, đọc ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, phẩy, các cụm từ.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn HS đọc tốt nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố: Qua bài văn, em thấy cuộc đi chơi của hai chú dế có gì thú vị ? 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS đọc tốt, hiểu bài.

                                       Tiết 2:                       Tập viết  

                                                          Chữ hoa: C
I. Mục đích yêu cầu:
- Viết ®ư​​îc chữ cái hoa C theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa C.
- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:  - Mẫu chữ hoa C .
- Bảng con, phấn, bút chì.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- Cả lớp viết chữ cái hoa B đã học.
- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng giờ trước, cả lớp viết lại chữ: Bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa C.
- HS quan sát chữ mẫu, giới thiệu khung chữ và cấu tạo nét trên bìa chữ mẫu: 


+ Cao 5 li ( 6 đường kẻ ).

          + Gồm 1 nét là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ.

- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ C lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết.

- HS luyện viết chữ C trên bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HD viết câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Chia sẻ ngọt bùi. GV gióp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: thương yêu, ®ïm bọc lẫn nhau.

- GVHDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

- GV nhắc HS giữ đúng khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng.

+ GV viết mẫu chữ Chia trên dòng kẻ, HS lưu ý: điểm đặt bút của chữ h chạm phần cuối nét cong của chữ C.
- HS tập viết chữ Chia ở bảng con ( 2, 3 lượt ). GV nhận xét, uốn nắn cách viết.
* HĐ 3: HS viết vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ C cỡ vừa, 1 dòng chữ C cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ Chia cỡ vừa, 1 dòng chữ Chia cỡ nhỏ.

+ 5 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Chia ngọt sẻ bùi.
- HS tập viết bài theo yêu cầu.

- HDHS viết lần lượt từng dòng. GV theo dõi uốn nắn.
* HĐ 4: Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Dặn HS tiếp tục luyện viết chữ hoa C.

 
                                     Tiết 3:                             Toán
                                                       T.18: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết thực hiện phép cộng dạng: 9 + 5 thuộc bảng 9 cộng với một số; Biết thực hiện phép cộng dạng: 29 + 5; 49 + 25 ( cộng qua 10, có nhớ, dạng tính viết ); Biết thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 100 và giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng. 
- Rèn KN thực hiện phép cộng dạng: 9 + 5; 29 + 5; 49 + 25 . 

- HS  tích cực, chủ động học tập.
II. Chuẩn bị: 

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV ghi bảng 2 phép tính:   29 + 15 = ?          9 + 34 = ?

- 2 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con. GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
+ Bài 1: 
- HS vận dụng bảng cộng 9 cộng với một số tự làm bài vào vở, một số HS nêu miệng KQ.  

- GV nhận xét, ghi bảng KQ đúng. 

- Củng cố bảng cộng dạng 9 cộng với 1 số ( tính nhẩm ).

+ Bài 2: - HS tự làm, một số HS lên bảng làm.
- Nhận xét, chữa bài. 
- Khi chữa bài, HS nêu tên gọi thành phần và KQ của mỗi phép tính. 

- Củng cố cộng có nhớ liên quan đến bảng 9 cộng với một số.

+ Bài 3: - 1 HS làm mẫu 1 phép tính. ( HS phải thực hiện phép tính sau đó mới so sánh, HS vận dụng bảng 9 cộng với một số và tính chất giao hoán của phép cộng )
- HS tự làm bài. Một số HS nêu miệng KQ -> Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN so sánh số.
+ Bài 4: - HS đọc thầm,  phân tích đề bài, nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán vào vở. 
- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Củng cố cách trình bày giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng.

+ Bài 5: - HDHS đọc tên các đoạn thẳng, gợi ý để HS tìm số đoạn thẳng, ngoài các đoạn thẳng đơn còn có các đoạn thẳng kép .
- HS làm bài, GV quan sát giúp đỡ.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. Dặn HS ôn bảng cộng 9 .


                                  Tiết 4:                            Đạo đức            
 Biết nhận lỗi và sửa lỗi ( t. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực. Thực hiện nhận và sửa lỗi khi có lỗi.

- HS có kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi, đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân

- HS biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.

II. chuẩn bị:

- PP: Thảo luận nhóm, đóng vai.

 III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

 GV hỏi : +  Em cần làm gì sau khi mắc lỗi ?
                + Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Đóng vai theo tình huống.

+ Mục tiêu: Giúp HS lựa chọn và thực hành hành vi nhận và sửa lỗi.

+ Cách tiến hành:
- GV nêu từng tình huống theo tranh ở BT 3 - T.6:

- GV chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ CB đóng vai 1 tình huống.

- Từng nhóm lên trình bày cách ứng xử của mình.

- GV cùng HS nhận xét.

- GVKL: 

+ Tình huống 1: Tuấn cần xin lỗi bạn vì không giữ đúng lời hứa và giải thích rõ lí do.

+ Tình huống 2: Nam cần xin lỗi mẹ và dọn dẹp nhà cửa.

+ Tình huống 3: Trường cần xin lỗi bạn và dán lại sách cho bạn.
+ Tình huống 4: Hà nhận lỗi với cô giáo, với các bạn và hứa lần sau sẽ không quên nữa.

-> KL: Khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa lỗi là dũng cảm, đáng khen.

* HĐ 2: Thảo luận.

+ Mục tiêu: Giúp HS hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để người khác hiểu đúng mình là việc làm cần thiết, là quyền của từng cá nhân.
+ Cách tiến hành: 

- GV chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các tình huống ở 

BT 4 ( SGK - 7 ).

+ Nhóm 1 + 2: thảo luận tình huống 1.

+ Nhóm 3 + 4: thảo luận tình huống 2.

-  Các nhóm thảo luận.

- Từng nhóm lên trình bày KQ thảo luận của nhóm mình.

- Cả lớp nhận xét.

- GVKL:

+ Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm.

+ Nên lắng nghe để hiểu người khác, không trách lỗi nhầm cho bạn.

+ Biết thông cảm, HD, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, như vậy mới là bạn tốt.

* HĐ 3: Tự liên hệ.

+ Mục tiêu: Giúp HS đánh giá, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân.
+ Cách tiến hành: 

- GV mời một số em lên kể những trường hợp mắc lỗi và sửa lỗi.

- HS lên trình bày.

- GV cùng HS phân tích tìm ra cách giải quyết đúng.

- GV khen những HS trong lớp biết nhận lỗi và sửa lỗi.

- GVKL chung: Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Như vậy em sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý .

- Tuyên dương những HS biết tự nhận và sửa lỗi.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh cho HS: Cần tự nhận lỗi và sửa lỗi.
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS tích cực học tập.

                          
                                                                                     Ngày soạn: 21 - 9 - 2017
                                                                                    Ngày dạy:  Thứ năm ngày  28 - 9 - 2017.

                  Buổi sáng:

                                      Tiết 1:                   luyện từ và câu                           
Từ chỉ sự vật. Từ ngữ về ngày, tháng, năm
I. Mục đích yêu cầu:

- HS tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối; Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian. Biết ngắt một đoạn văn ngắn thành những câu trọn ý.

- Rèn KN nhận biết về các từ chỉ sự vật, KN đặt và trả lời câu hỏi về thời gian; KN ngắt một đoạn văn ngắn thành những câu trọn ý.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Bảng lớp kẻ sẵn bảng phân loại từ chỉ sự vật ở BT 1, Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ở BT3.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV ghi bảng mẫu câu kiểu: Ai ( cái gì, con gì ) là gì ?
- 2, 3 HS đặt câu theo mẫu. GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện tập Từ chỉ sự vật.
. GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( SGK ).

- HS đọc yêu cầu của BT.

- GV gắn bảng phụ lên bảng và nhắc HS điền từ đúng ND từng cột ( chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối ).
- HS làm bài vào vở BT ( mỗi cột tìm 3 – 5  từ ). 

- Một số HS nêu miệng những TN đã tìm được.

- GVKL bổ sung + ghi bảng một số TN đúng.

. Củng cố, khắc sâu về Từ chỉ sự vật.

* HĐ 2: Luyện tập Từ ngữ về ngày, tháng, năm.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( SGK ).

- GV nêu y/ cầu của BT: Đặt và trả lời CH về ngày, tháng, năm; tuần, ngày trong tuần, .. 

- 2 HS lên bảng nhìn SGK nói theo mẫu. Sau đó tự nghĩ ra câu hỏi, câu trả lời

 ( đổi vai nhau hỏi - đáp ).

- Từng cặp HS thi hỏi - đáp trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cặp HS đặt và trả lời CH hay nhất. 

( HS  đặt mỗi phần từ 1- 2 câu rồi TL ).

* HĐ 3: Luyện tập ngắt một đoạn văn ngắn thành những câu trọn ý.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK ).

- GV nêu yêu cầu của bài, gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng.

- 1 HS đọc lại yêu cầu của bài, đọc cả đoạn văn.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài và nhắc HS: sau khi ngắt đoạn văn thành 4 câu, nhớ viết hoa chữ cái đầu câu, cuối mỗi câu đặt dấu chấm.

- HS làm bài vào vở BT, GV gọi một HS lên bảng làm.

- HS có thể giải thích cách ngắt các câu.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại bài giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại KT cơ bản đã luyện tập: tìm từ chỉ người, đồ vật, loài vật, cây cối; đặt và trả lời CH về thời gian; ngắt đoạn văn thành những câu trọn ý.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS tìm thêm các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối xung quanh.

                                 Tiết 2:              chính tả ( Nghe - viết)                              
                                                     Trên chiếc bè
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết một đoạn trong bài Trên chiếc bè ( SGK ); Củng cố quy tắc chính tả với iê / yê, cách phân biệt r / d / gi.
- HS nghe - viết lại chính xác, trình bày đúng bài chính tả. Làm được BT 2: tìm được các chữ có iê, yê ; làm được BT 3: phân biệt cách viết các phụ âm đầu dễ lẫn ( d / r / gi ).
- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn BT 3 ( a ) - SGK - T.37

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng viết, d​ưới lớp viết ở bảng con: viên phấn, niên học, bình yên; giúp đỡ, nhảy dây, bờ rào. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết.
- GV đọc đầu bài và bài chính tả - 2 HS đọc lại - Cả lớp theo dõi SGK.

- GV giúp HS nắm ND bài chính tả:

+ Dế MÌn và Dế Trũi rủ nhau đi đâu ? 

+ Đôi bạn đi chơi xa bằng cách nào ?

- HS đọc thầm bài, nêu nhận xét:

+ Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ?

+ Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết như thế nào ? 
- HS tự tìm những tiếng khó, tập viết ở bảng con: Dế Trũi, ngao du, rủ nhau, say ngắm, bèo sen, trong vắt, ... .  GV quan sát, sửa sai.

- GV đọc cho HS nghe - viết bài vào vở. GV lưu ý HS về cách trình bày bài.

- GV đọc cả bài chính tả cho HS soát lại. HS tự chữa lỗi.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2: - 1 HS đọc yêu cầu của BT.
- HS tìm và viết vào bảng con. GV giới thiệu một số bảng viết đúng, sửa chữa một số bảng viết sai, viết lại lên bảng lớp.

- Cả lớp làm bài vào vở BT. 

( HS viết mỗi loại 3 chữ ).

- Củng cố quy tắc chính tả với iê / yê.

+ BT 3 ( a ): - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- 1 HS làm bài mẫu. HS làm bài vào vở nháp, một số HS đọc KQ.

- Cả lớp làm bài vào vở BT. - HS chữa bài, nhận xét KQ đúng:

. dỗ: dỗ dành, anh dỗ em, dụ dỗ, cám dỗ, ...

. giỗ: giỗ tổ, ăn giỗ, ngày giỗ, giỗ tết, ...

. dòng: dòng nước, dòng sông, dòng kẻ, ...

. ròng: ròng rã, mấy năm ròng, vàng ròng, khóc ròng, ...

- Củng cố cách phân biệt các phụ âm đầu: d / r / gi.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS học tốt, có tiến bộ.

- Nhắc HS phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khi viết bài chính tả.


                                     Tiết 3:                           Toán       
                                       T.19: 8 cộng với một số: 8 + 5

I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, lập được bảng 8 cộng với một. Nhận biết trực giác về t/chất giao hoán của p/ cộng. Biết giải bài toán bằng một p/ cộng.
- Rèn KN thực hiện phép cộng dạng 8 + 5 và giải bài toán bằng một phép cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV + HS: 20 que tính.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, d​ưới lớp làm ở bảng con:

                      39 + 16 = ?                       59 + 2 = ?

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép cộng 8 + 5.
- GV nêu B. toán: Có 8 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ?

- HS đếm lấy 8 que tính, rồi đếm lấy tiếp 5 que tính nữa -> gộp lại đư​ợc 13 que tính.

- HS nêu: Có 8 que tính, thêm 5 que tính nữa. Có tất cả là 13 que tính.

- GV thao tác bằng que tính trên bảng, giúp HS tự nhận biết: 8 + 5 = 8 + 2 + 3

                                                                                                           = 10     + 3

                                                                                                           = 13.

- HDHS đặt tính rồi tính:

                                     8          .  8 cộng 5 bằng 13, viết 3 thẳng cột với 8 và 5.

                                +    5          .  viết 1 vào cột chục.

                                   13

- GV ghi bảng VD:  8 + 7 = ?    và     8 + 4 = ?
- HS tự đặt tính rồi tính KQ ở bảng con, GV gọi  một số HS nêu miệng KQ. 
* HĐ 2: HDHS tự lập bảng cộng dạng 8 cộng với một số.
- GV HD HS sử dụng que tính để tìm KQ của các phép cộng:

         8 + 3 = ...                      8 + 5 = ...                   8 + 7  = ...                   8  +  9  = ...

         8 + 4 = ...                      8 + 6 = ...                   8 + 8  = ...                    

- GV chốt + ghi bảng, cho HS học thuộc các công thức trên.

* HĐ 3: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK  - T.19 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự tìm KQ ở mỗi phép tính + nêu miệng KQ. 

- HS đổi vở chéo để chữa bài.

- GV yêu cầu HS  nêu nhận xét về KQ ở từng cột để nhận ra: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi -> Tính chất giao hoán của phép cộng.

+ Bài 2: - HS tự viết phép tính vào vở rồi tính. 

- GV l​ưu ý HS viết cho thẳng cột các phép tính.
- HS nêu miệng KQ, Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất KQ đúng.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 1 HS nêu cách giải. 
- HS tự giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách trình bày giải bài toán bằng một phép cộng.
+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ):

- HS tự làm bài vào vở BT. - GV yêu cầu HS nêu KQ tính nhẩm.

- GVHDHS nhận xét: 8 + 2 + 3  và 8 + 5 đều bằng 13 -> Khi cộng 8 với 5 có thể tách 2 ở số sau rồi nhẩm tính.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​ơng những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc bảng cộng dạng 8 cộng với một số.

  
                                         Tiết 4:            tự nhiên và xã hội
                            Làm gì để cơ và xương phát triển tốt
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ  và xương phát triển tốt. Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống .

- Nên và không nên làm gì để cơ và xương phát triển tốt. Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động để xương và cơ phát triển tốt.

- HS có ý thức thực hiện các biện pháp để cơ và xương phát triển tốt.

II. chuẩn bị:

- Hình vẽ trong SGK - T. 10, 11.

- PP: Trò chơi, làm việc cặp đôi.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Em cần làm gì để cơ được săn chắc ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

- Cho HS khởi động: Trò chơi " Xem ai khéo".

+ Mục tiêu: HS thấy được cần phải đi và đứng đúng tư thế để không bị cong vẹo cột sống.

+ Cách tiến hành: HS xếp thành hai hàng dọc ở giữa lớp học. Mỗi em đội trên đầu một quyển sách hoặc vở. Các hàng cùng đi quanh lớp rồi về chỗ nhưng phải đi thật thẳng người, giữ đầu và cổ thẳng sao cho quyển sách trên đầu không bị rơi xuống.

- GV cho HS nhận xét: khi nào thì sách trên đầu bị rơi xuống ? 

- GV nói cho HS biết được: Đây là một trong các bài tập để rèn luyện tư thế đi, đứng đúng. 

- HS có thể vận dụng thường xuyên để có dáng đi, đứng đúng và đẹp.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Làm gì để cơ và xương phát triển tốt.

+ Mục tiêu: HS nêu được những việc cần làm để cơ và xương phát triển tốt; Giải thích tại sao không nên mang vác vật quá nặng.

+ Cách tiến hành:
- HS làm việc theo cặp đôi: quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 - T10, 11 và nói về ND của từng hình.

- GV gợi ý, HD các nhóm làm việc + Kết hợp HDHS liên hệ bản thân với từng hình.

- GV gọi đại diện một số cặp trình bày những gì các em đã hỏi và trả lời ( mỗi nhóm nói về 1 hình, các nhóm khác bổ sung ).

- Tiếp theo, GV cho HS thảo luận CH trong SGK: Nên và không nên làm gì để cơ và xương phát triển tốt ?

- HS liên hệ với các công việc các em có thể làm ở nhà  vừa sức để giúp đỡ gia đình và nhắc nhở HS nên ăn uống đầy đủ, lao động vừa sức và tập luyện TDTT sẽ có lợi cho sức khoẻ và giúp cho cơ, xương phát triển tốt.
* HĐ 2: Trò chơi " Nhấc một vật".

+ Mục tiêu: HS biết được cách nhấc một vật sao cho hợp lí để không bị đau lưng và không bị cong vẹo cột sống.

+ Cách tiến hành:

- GV làm mẫu cách nhấc một vật như hình 6 ( SGK ) đồng thời phổ biến cách chơi.

- GV gọi một vài HS lên nhấc mẫu cho cả lớp quan sát và góp ý.

- GV chia lớp thành hai đội có số người bằng nhau, mỗi đội xếp thành một hàng dọc đứng cách hai vật nặng để ở phía trước mặt một khoảng cách bằng nhau. Trước mỗi hàng vẽ một vạch chuẩn, mọi người đều phải đứng dưới vạch.

- GV hô cho cả hai đội cùng chơi. GV quan sát, nhận xét em nào nhấc vật đúng tư thế và khen ngợi đội nào có nhiều em làm đúng, làm nhanh.

- GV làm mẫu lại cả động tác đúng và động tác sai để các em biết so sánh, phân biệt.

- HS phát biểu xem em đã học được gì qua trò chơi này.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu những việc cần làm để cơ và xương phát triển tốt.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS thực hiện theo bài học: ăn uống đầy đủ, ngồi học, đi, ®ứng đúng tư thế, ...
                                                                     

                                                                           Ngày soạn: 22 / 9 / 2017
                                                                                       Ngày dạy: Thứ sáu ngày 29 / 9 / 2017
                Buổi sáng:
                                           Tiết 1:                  Tập làm văn  

                                                         Cảm ơn, xin lỗi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản. Nói được 2, 3 câu ngắn về nội dung bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn, xin lỗi. HS viết lại những câu đã nói ở bài 3.
- HS giao tiếp cởi mở, tự tin, biết lắng nghe ý kiến người khác. Tự nhận thức về bản thân.
- HS có thói quen nói lời cảm ơn, xin lỗi trong cuộc sống hằng ngày phù hợp.
II. chuẩn bị:  - Tranh SGK. 
- PP: Làm việc nhóm, đóng vai.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- 1 HS làm lại BT 1 tiết trước: Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh. Dựa theo tranh kể lại câu chuyện " Gọi bạn ". 
- 2, 3 HS đọc danh sách một nhóm trong tổ học tập ( BT 3 ).

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* H§ 1: Luyện nói lời cảm ơn, xin lỗi.

. GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3 ( SGK ):

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài, GVHDHS làm mẫu tình huống a -> nhận xét.
- HS làm việc theo nhóm đôi, nói những lời cảm ơn phù hợp với từng tình huống a, b, c.
- GV nêu tình huống, HS tiếp nối nhau nói lời cảm ơn. Lớp nhận xét.

- Liên hệ thực tế -> Khi nào thì cần nói lời cảm ơn ?

- Rốn KN nói lời cảm ơn.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài, GV nhấn mạnh đề bài.
- Các bước tiến hành tương tự BT 1. GV khen những HS biết nói những lời xin lỗi thành thực, hợp với tình huống.
-> Khi nào cần nói lời xin lỗi ? Liên hệ.
- Rèn KN nãi lêi xin lỗi.

+ Bài 3: - HS đọc đề bài.

- GVHD HS QST và nêu nội dung tranh, sau đó kể lại sự việc trong mỗi tranh 
- HS thi nói về ND mỗi tranh, lớp nhận xét.
- 1, 2 cặp HS lên đóng vai theo ND tranh  có dùng lời cảm ơn, xin lỗi.

- Củng cố KN nói lời cảm ơn, xin lỗi
* H§ 2: Luyện viết lời cảm ơn, xin lỗi.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 4 ( SGK ):

+ Bài 4: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV nhấn mạnh yêu cầu: Chọn một trong hai bức tranh em vừa kể, viết lại.
- HS làm bài vào vở.
- Nhiều HS đọc bài. Cả lớp nhận xét, góp ý. 
- GV chÊm 4 - 5 bài -> nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, chốt lại ND đã luyện tập trong tiết học.
- Nhận xét tiết học, nhắc HS thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp.

                                   Tiết 2:                               Toán

                                                             T.20: 28 + 5
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách thực hiện phép cộng có nhớ dạng 28 + 5 trong phạm vi 100. Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết giải toán bằng một phép cộng.
- Rèn KN thực hành làm tính cộng dạng 28 + 5 .
- HS tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị: 

- Bảng gài, 2 bó 1 chục que tính và 13 que tính rời.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2, 3 HS đọc TL bảng cộng 8.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép cộng 28 + 5.
- GV nêu bài toán dẫn dắt đến phép cộng: 28 + 5 = ?
- HDHS đặt tính rồi tính ( như SGK - T. 20 ).
- HS nhắc lại cách làm.

+ GV yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và kĩ thuật tính.
* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS tự làm, một số HS lên bảng làm. GV yêu cầu HS nêu cách tính.
- GV nhận xét và nhắc HS viết đúng cột và lưu ý nhớ sang hàng chục.

- Rèn KN thực hiện phép cộng có nhớ dạng:  28 + 5.
+ Bài 2: - HS tự nhẩm KQ phép tính rồi trả lời. 
- HS nhận xét, chữa bài. 

- Rèn KN nhẩm tính KQ phép cộng dạng 28 + 5.
+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán, nêu cách làm. 
- HS tự  tóm tắt, giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.
- Củng cố KN trình bày giải toán có lời văn bằng 1 phép cộng dạng: 28 + 5.
+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1HS nêu cách làm:

. Đặt thước, đánh dấu điểm ở vạch 0 cm và điểm ở vạch 5 cm.

. Dựa vào thước, dùng bút, thước nối hai điểm đó để được đoạn thẳng dài 5 cm.

- HS thực hành vẽ đoạn thẳng theo yêu cầu.
- GV theo dõi, HD những HS còn chậm giúp các em hoàn thành bài.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc bảng cộng dạng 8 cộng với một số.
               

                                    Tiết 3:                     Sinh hoạt
                                                     sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………... 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 10: Chăm ngoan, học giỏi.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ


                                                    GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
                                      Bài 4: đi bộ qua đường an toàn

i. Mục đích yêu cầu:

- HS ôn lại kiến thức về đi bộ qua đường đã học ở lớp 1. HS  biết cách đi bộ, biết đi qua đường trên những đoạn đường có tình huống khác nhau ( ngõ hẹp, nơi có nhiều vật cản … )

- HS biết quan sát phía trước khi đi đường. HS biết chọn nơi qua đường an toàn.

- ở đoạn đường nhiều xe qua lại tìm người lớn đề nghị người lớn giúp đỡ khi qua đường.

+ HS có thói quen quan sát trên đường đi, chú ý khi đi đường.

II. Chuẩn bị:  - Giáo viên: + 5 bức tranh như SGK phóng to
                                           + Phiếu học tập cho hoạt động 3.

III. CÁC HOẠT Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS nêu đặc điểm một số biển báo cấm đã học giờ trước.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Quan sát tranh.

+ Mục tiêu: Giúp HS nhận thức được hành vi đúng/ sai để đảm bảo AT khi đi bộ trên đường. 

+ Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 5 nhóm. Các nhóm quan sát tranh SGK, thảo luận, nhận xét các hành vi đúng/ sai trong mỗi tranh.

- HS thảo luận hoạt động theo nhóm, nêu các hành vi đúng/ sai.

- Đại diện nhóm lên trình bày và giải thích lí do.

- GV hỏi:  . Những hành vi nào, của ai đúng ?

                  . Những hành vi nào, của ai là sai ?

- HS khác nhận xét, bổ sung.
-> Kết luận: Khi đi bộ trên đường, các em cần thực hiện tốt điều gì ? ( đi trên vỉa hè, luôn cầm tay người lớn ).

+ GV hỏi thêm: . Nếu ở nơi không có vỉa hè, các em cần đi như thế nào ?


                . ở ngã 4, 5 muốn qua đường em cần chú ý điều gì ?

-> Khi qua đường nơi không có vỉa hè cần phải đi sát trên vỉa hè. Đến ngã tư cần đi đúng vạch dành cho người đi bộ, muốn qua đường phải theo tín hiệu đèn giao thông.

* HĐ 2: Thực hành theo nhóm.

+ Mục tiêu: HS có kĩ năng thực hiện những hành vi đúng khi đi bộ trên đường.
+ Cách tiến hành: 

- GV chia lớp thành làm 8 nhóm, phát mỗi nhóm nhận 1 câu hỏi, các nhóm thảo luận ghi ra giấy nháp ( các tình huống và đáp án như SGV - trang 25 ).

- GVgọi nhóm 1 lên trình bày, nhóm 2 có cùng câu hỏi bổ sung cho đủ ý.

- Các nhóm khác bổ sung.

- GV hỏi thêm: . Không nên qua đường ở những nơi nào ?

. Khi đi bộ qua đường ở nơi không có đèn tín hiệu, ta phải quan sát như thế nào ?

. Theo em, điều gì sẽ sảy ra nếu các em sẽ không thực hiện tốt những quy định khi đi bộ trên đường ?

-> Kết luận: Khi đi trên đư​ờng, các em cần quan sát đường đi, không mải nhìn quầy hàng hoặc vật lạ hai bên đường, chỉ qua đường ở những nơi có điều kiện thật an toàn.

- Cần quan sát kĩ xe đi lại khi qua đường, nếu thấy khó khăn cần nhờ người lớn giúp đỡ.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách đi bộ qua đường an toàn.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS nhớ và luôn chấp hành luật giao thông.


                       Duyệt của BGH
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. Mục đích yêu cầu:
- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nề nếp trong tuần và đề ra phư​ơng hư​ớng phấn đấu tuần tới.

- Từng HS nhận rõ đ​ược những ​ưu, khuyết điểm của bản thân để có hư​ớng phấn đấu, khắc phục.

- GDHS ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện.

II. Nội dung 

1. Kiểm đểm, đánh giá việc thực hiện các nề nếp trong tuần.
- Các sao tự kiểm điểm, báo cáo.

- Sao trư​ởng nhận xét, đánh giá chung.

- GV tóm tắt ư​u, khuyết điểm chính:

* Ưu điểm: …………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Như​ợc điểm: …………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …………….……………………………………………………………………………………
2. Phư​ơng h​ướng phấn đấu trong tuần tới:
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định.

- Phát huy hơn nữa những ư​u điểm và khắc phục những như​ợc điểm nêu trên.

- Xây dựng tốt nề nếp tự quản.

- Các sao trưởng cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, gương mẫu tích cực hoạt động hơn nữa để đ​ưa hoạt động sao dần ổn định và có nề nếp.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 10: Chăm ngoan, học giỏi.

3. Sinh hoạt văn nghệ.
                         Tiết 1 :                               toán ( * )
                                                  ôn: 8 cộng với một số.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố bảng cộng 8 cộng với một số, tính chất giao hoán của phép cộng, giải toán. 

- HS nắm chắc bảng cộng và tính chất giao hoán, vận dụng vào làm bài chính xác.

- HS say mê, tự tin trong học toán.

II. Chuẩn bị:

- HS: VBTT in.

III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Thực hành.
HD HS làm bài tập trong VB T in trang 21.

+ Bài 1: Tính nhẩm.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài  vào vở, một số HS nêu miệng KQ -> nhận xét, chữa bài.

- Củng cố bảng 8 cộng với một số.

+ Bài 2: - HS  nêu yêu cầu của bài, lớp  làm bài, một số HS lên chữa bài.
- Củng cố KN thực hiện phép cộng dạng 8 cộng với một số.

+Bài 3: - HS đọc, phân tích đề toán và nêu cách giải.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên chữa bài.
- Củng cố KN giải bài toán bằng 1 phép cộng dạng 8 + 5.

+ Bài 4: - HS tự làm bài: nhẩm và viết KQ tính vào vở.

- Một số HS nêu miệng phép tính và KQ.

- Nhận xét, chữa bài, GV cho HS nêu cách tính  để nhận thấy: 8 + 5 cũng bằng 8 + 2 + 3, …
- Củng cố KN tính nhẩm các phép cộng dạng 8 + 5.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- 2 Hs đọc lại bảng cộng 8.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS HTL bảng cộng 8.

    

                           Tiết 2:                      luyện viết  
                                                    Bài 4: chữ hoa C.
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố quy trình viết chữ hoa C, HS viết đủ số dòng theo quy định.

- Viết ®ư​​îc chữ cái hoa C theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị: 
- Mẫu chữ hoa C
- Vở Luyện viết chữ đẹp 2 – Tập 1.   

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra vở của HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Củng cố quy trình viết chữ hoa: C
- HS nêu lại cấu tạo chữ hoa C.

- GV gắn chữ mẫu cho HS quan sát.

- HS nhắc lại cách viết.
 * HĐ 2: HD viết câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Cày sâu cuốc bẫm. Chân lấm tay bùn. GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng. 

- GVHDHS quan sát và nhận xét về: + Độ cao của các chữ cái.

                                                           + Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

                                                           + Khoảng cách giữa các chữ ( tiếng ).

+ Nhắc HS l​​ưu ý: điểm cuối của chữ C nối liền với điểm bắt đầu của chữ a. 
* HĐ 3: HS luyện viết bài trong vở luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết, HS luyện viết bài theo yêu cầu.

- GV quan sát HS viết bài, uốn nắn giúp HS viết đúng và hoàn thành bài.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen HS viết chữ đẹp.
- Nhắc HS VN luyện viết chữ hoa C.

                                                                        Ngày soạn :  08 / 9 / 2015
                                                                                      Ngày dạy : Thứ ba ngày 15 / 9 / 2015           

Buổi sáng:
                         Tiết 1:                    Chính tả ( TẬP CHÉP )
                                                    Bím tóc đuôi sam.
I. Mục đích yêu cầu:
- HS chép lại chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng lời nhân vật trong bài "Bím tóc đuôi sam "( SGK ). Làm đ​úng các bài tập 2, 3 ( a / b ).

- Rèn kĩ năng tập chép và trình bầy đoạn văn, KN phân biệt chính tả iê / yê và d / r / gi.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp .
II. chuẩn bị : 

- HS : bảng con .

III. Các HOẠT ĐỘNG dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - HS viết bảng con: trò chuyện, chăm chỉ.
2. Bài mới: 

a.  Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.


b. Các hoạt động:
* HĐ 1: H​​​ướng dẫn tập chép.

- GV đọc bài viết trên bảng. 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và nhận xét:  

+ Đoạn văn nói về cuộc trò chuyện giữa ai với ai ?

+ Vì sao Hà không khóc nữa ?

- HDHS nhận xét: Bài chính tả có những dấu câu gì ?

- HS tập viết chữ khó, GV lư​u ý một số chữ khó mà HS hay nhầm lẫn: xinh xinh, nói, nín, …

- HS chép bài vào vở, GV bao quát nhắc nhở 

- GV đọc, HS soát lỗi chéo bài, tự chữa lỗi.

- GV chÊm một số bài, nhận xét về chữ viết, cách trình bày, lỗi chính tả, ...

* HĐ 2: H­​​​íng dẫn làm BT chính tả:

+ Bài 2 ( SGK): - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Lớp làm bài vào vở, 2 - 3 HS lên bảng thi làm bài, rồi chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

- HS sửa bài theo đáp án đúng.

- 2, 3 HS nhắc lại quy tắc chính tả với iê / yê.

+ Bài 3 ( SGK ): - HS đọc yêu cầu bài tập, nêu cách làm.
- GV cho HS làm vào vở bài tập, 2 HS lên bảng làm bài.

- HS nối tiếp nhau đọc bài, nhận xét và chữa bài.

- HS đọc lại  để luyện cách phát âm.

- Củng cố cách phân biệt chính tả d / r / gi.

3. Củng cố, dặn dò:   

-  GV khắc sâu cách phân biệt chính tả với iê / yê và d / r / gi .

- GV nhận xét, tuyên d​­¬ng HS viết chữ đẹp.  

                 
                     Tiết 2:                               kể chuyện
                                                      Bím tóc đuôi sam

I. Mục đích yêu cầu:

- Dựa theo tranh kể lại được đoạn 1, 2 của câu chuyện ( BT 1 ); bước đầu kể lại được đoạn 3 bằng lời của mình ( BT 2 ). Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện; biết phân vai, dựng lại câu chuyện.
- Rèn kĩ năng kể chuyện, KN nghe, lắng nghe  và nhận xét lời bạn kể.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh họa kể chuyện .

 III. Các HOẠT ĐỘNG dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 3 HS kể lại câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ.

2. Bài mới : 

a. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động :            

* HĐ 1: Kể lại đoạn 1, 2 theo 2 tranh minh hoạ.
- HS  đọc yêu cầu 1 ( SGK ). GV kết hợp gắn 2 tranh minh họa đoạn 1 và 2 lên bảng.

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ 2 tranh minh hoạ SGK, nhớ lại ND đoạn 1, 2 của câu chuyện để kể lại. Nếu HS lúng túng GV nêu câu hỏi gợi ý:

+ Hà có hai bím tóc như thế nào ? Khi Hà đến trường, mấy bạn gái reo lên như thế nào ?

( Tranh 1 )

+ Tuấn đã trêu chọc Hà như thế nào ? Việc làm của Tuấn dẫn đến điều gì ? ( Tranh 2 )

- 2, 3 HS thi kể đoạn 1 theo tranh. Sau đó 2, 3 HS thi kể đoạn 2 theo tranh. 

- Cả lớp và GV nhận xét, động viên HS kể hay.

* HĐ 2: Kể lại đoạn 3.
- 1 HS  đọc yêu cầu 2 ( SGK )
- GV nhấn mạnh yêu cầu kể " bằng lời của em ” là kể không lặp lại nguyên văn từng từ ngữ trong SGK. Có thể dùng từ, đặt câu theo cách khác, diễn đạt một vài ý thêm qua sự tưởng tượng của mình và kết hợp lời kể với nét mặt.

- HS tập  kể theo nhóm.

- Các nhóm cử đại diện thi kể đoạn 3. Cả lớp nhận xét, bình chọn HS , nhóm kể hay nhất.

* HĐ 3: Phân vai dựng lại câu chuyện. 

GVHD kể theo các b​­íc:

- Lần 1: GV làm ng​­êi dẫn chuyện, 1 HS nói lời của Hà, 1 HS nói lời  của Tuấn, 1 HS nói lời của thầy giáo.

- Lần 2:  4 HS xung phong dựng lại câu chuyện theo vai.
- 2, 3 nhóm HS thi kể lại câu chuyện theo vai.

- GV, lớp nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, hấp dẫn.

3. Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung câu chuyện. Liên hệ bản thân.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tập tốt.  Dặn HSVN kể lại câu chuyện cho người thân nghe.



     Tiết 3 :                                         Toán
                                                                         T. 17: 49 + 25 

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết cách thực hiện phép cộng  có nhớ  trong phạm vi 100, dạng 49 + 5. Biết giải toán

 bằng 1 phép tính cộng.

- Rèn KN thực hành tính, giải toán tốt.

- HS tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị: 

- Bảng gài, 7 bó 1 chục que tính và 14 que tính rời.

- HS: bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS đọc TL bảng cộng 9.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b.  Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép cộng 49 + 25.
- GV nêu bài toán dẫn dắt đến phép cộng: 49 + 25 = ?
- GVHDHS tương tự như bài phép cộng 29 + 5.

- HDHS đặt tính rồi tính ( như SGK).

- HS nhắc lại cách làm.

- GV nêu + ghi bảng phép cộng:    59 + 23 = ?

+ HS tự đặt tính và tính KQ ở bảng con, 1 HS lên bảng thực hiện.

+ 1 HS nêu lại cách đặt tính, cách tính.
* HĐ 2: Thực hành.

 GVHDHS làm BT 1, 2, 3 ( SGK  - T.17 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự làm, một số HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, khắc sâu cách thực hiện phép cộng có nhớ dạng 49 + 25.

- GV lưu ý cho HS đây là cộng có nhớ các số có hai chữ số trong phạm vi 100.
+ Bài 2: - HS tự  kẻ bảng làm bài vào vở, làm bài, HS nối tiếp nhau đọc KQ, nhận xét. 
- Củng cố cho HS về tên gọi thành phần và KQ của phép cộng, cộng có nhớ.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán.

- HS phân tích bài toán -> cách làm. 
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN giải toán bằng 1 phép cộng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc kiến thức về cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 và giải toán.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​­¬ng những HS học tập tốt. Dặn HS VN ôn bảng 9 cộng với một số.

                   Tiết 2:                  luyện từ và câu * 

                             ôn: từ chỉ sự vật. Từ ngữ về ngày, tháng ,năm.
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố từ chỉ sự vật, từ ngữ về ngày, tháng, năm, câu. 

- HS nắm chắc các từ và cách đặt và trả lời câu hỏi về ngày, tháng, năm.

- HS tích cực học tập.

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HDHS làm BT1.

- 1HS đọc yêu cầu của BT. HS nêu cách làm.

- HS tự làm bài vào vở BT ghi các từ chỉ sự vật vào các cột. GV gọi  HS   nối tiếp nhau đọc bài, lớp và GV theo dõi nhận xét, tuyên dương HS tìm được nhiều từ, đúng/chốt kiến thức.

- HS đặt một số câu có từ trên.

- Củng cố từ chỉ sự vật. 

* HĐ 2: HDHS làm BT2 .

- HS đọc yêu cầu của BT.

- GV HDHS nắm yêu cầu  của bài. 

- HS ghi câu trả lời về ngày, tháng, năm.

- HS nối tiếp nhau đọc bài, lớp nhận xét về cách trả lời có phù hợp không .

- Củng cố từ ngữ chỉ ngày, tháng, năm.Cách viết câu hỏi, câu trả lời.

* HĐ 3: HDHS làm BT3 .
- 1 HS đọc yêu cầu của BT .

- GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở BT, chữa bài.

- GV chữa bài nhận xét về câu, cấu trúc ngữ pháp. 

- Củng cố về câu.

* HĐ4: Củng cố về cách đặt và trả lời câu hỏi về ngày, tháng, năm.

- GV cho các cặp HS tự đặt câu hỏi và trả lời về ngày, tháng, năm trước lớp.
- Gv + lớp nhận xét, tuyên dương các cặp thực hành tốt.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố câu, từ chỉ sự vật, từ ngữ về ngày, tháng, năm.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.


                Tiết 3 :                                     toán *
        ôn: 8 cộng với một số.

I- Mục đích yêu cầu:

- Củng cố bảng cộng 8 cộng với một số, tính chất giao hoán của phép cộng, giải toán. 

- HS nắm chắc bảng cộng và tính chất giao hoán, vận dụng vào làm bài chính xác.

- HS say mê, tự tin trong học toán.

II - Chuẩn bị:

- HS: VBTT in.

III- Các hoạt động dạy - học:

1. Bài cũ: Kiểm tra3,4 HS bảng 8 cộng với một số.
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

*HĐ1:HD HS làm bài tập trong VBT in trang 21.

+Bài 1: Tính nhẩm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài  vào vở, một số HS lên bảng làm bài,  chữa bài .

- Củng cố bảng 8 cộng với một số.

+Bài 2:

- HS đọc yêu cầu, HS  nêu yêu cầu, lớp  làm bài, 3 HS lên chữa bài.

- Củng cố tính dạng 8 cộng với một số .

+Bài 3: 

- HS đọc và hiểu đề bài sau đó tự làm bài, chữa bài, khi chữa bài GV cho HSKG nêu cách tính  để nhận thấy: 8 + 5 cũng bằng 8 + 2 +3,…

- Củng cố tính nhẩm.

+Bài 4: 

- HS đọc, HS phân tích đề toán và giải, 1 HS lên chữa bài.

- Củng cố giải toán liên quan đến bảng 8 + 5.

+ Bài 5: 
- Củng cố bảng cộng 8.

- Còn thời gian HS làm thêm vở ôn luyện: Củng cố bảng 8 cộng với một số.

3.Củng cố, dặn dò
- Củng cố bảng cộng 8.

- NX tiết học.


Buổi chiều

                            Tiết 1:                  tiếng việt*  

ôn TLV:Cảm ơn, xin lỗi.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản, HS nói được 2, 3 câu ngắn về nội dung bức tranh , trong đó có dùng lời cảm ơn, xin lỗi . HSKG viết lại được 3, 4 câu theo ND tranh vẽ.

- HS giao tiếp cởi mở, tự tin, biết lắng nghe ý kiến người khác. Tự nhận thức về bản thân.

- HS có thói qen nói lời cảm ơn, xin lỗi trong cuộc sống hằng ngày phù hợp.

II. chuẩn bị:    
- HS: VBTTV in.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:
- Kết hợp ôn.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          
* HĐ 1: HDHS làm bài tập 1( viết ).

- HS TB đọc yêu cầu của bài: Viết lời cảm ơn của em ...
- GV nêu tình huống, gợi mở giúp các em viết được lời cảm ơn phù hợp với tình huống.
- HS viết xong, GV mời 4, 5 em dọc bài trước lớp, lớp nhận xét.

- Củng cốviết cảm ơn. 

* HĐ 2: HDHS làm BT 2 ( viết ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài: Viết lời xin lỗi của em ...
- Các bước tiến hành tương tự BT 1. 
- GV tuyên dương những bài viết tốt.

- Củng cố về viết lời xin lỗi. 

* HĐ 3: HDHS làm BT 3 ( viết ).

- HS đọc đề bài +HS QST và nhắc lại nội dung tranh. 
- 1 HSKG kẻ mẫu ND 1 bứa tranh, lớp nhận xét, sứa chữa nếu cần.

- Chọn một trong hai bức tranh, viết lại ND tranh có dùng lời cảm ơn, xin lỗi.

- HS làm bài vào vở.

- Nhiều HS đọc bài. Cả lớp nhận xét, góp ý. GV chấm 4 - 5 bài viết hay nhất.

( Đối với HSTBY các em nếu có thể viết lại ND của tranh đó bằng 2,3 câu, HSKG viết 4-5 câu)
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, chốt lại ND đã luyện tập trong tiết học.

- HS thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp.


Tiết 2:                                        Toán*
ôn phép cộn dạng: 28 + 5.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách thực hiện phép cộng có nhớ dạng 28 + 5 trong phạm vi 100 .Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Biết giải toán bằng một phép cộng.

- Rèn KN thực hành làm tính cộng dạng 28 + 5 .

- HS tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị: 

-HS: VBTT in.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2, 3 HS đọc TL bảng cộng 8.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 (VBTTin - T.22 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: 
- HS tự làm, một số HS lên bảng làm. Lớp chữa bài.
- GV nhận xét tuyên dương HS làm bài tốt.
- Củng cố phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 LQ đến bảng 8 cộng với một số.

+ Bài 2: 
- HS tự đặt tính ra nháp, rồi nối KQ với phép tính. 

- HS nêu miệng KQ.

- HS nhận xét, chữa bài. 

+ Bài 3
- HS đọc đề bài, phân tích đề, nêu tóm tắt, nêu  cách làm. 

- HSKG tự tóm tắt, giải bài toán vào vở, HSTB chỉ cần ghi bài giải. 1 HS lên bảng trình bày.

- Củng cố cho HS cách trình bày giải toán có lời văn.
+ Bài 4: 

-HS đọc đề bài. HS nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước là 6 cm.
- HS vẽ theo yêu cầu trên.GV quan sát giúp đỡ HSY.
- Củng cố cách vẽ hình.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS học thuộc bảng cộng dạng 8 cộng với một số.



Đọc thầm đoạn văn sau:
bé và chim chích bông


Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy , chui ra khỏi cáI chăn aamms. Bé ngồi học bài.


Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, thế là trời nắng ấm.


Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. cả đàn ùa xuống, líu ríu trên những luống rau trồng muộn.


Bé hỏi:

· Chích bông ơi, chích bông làm gì thế?

Chim trả lời:

· Chúng em bắt sâu.

Chim hỏi lại Bé:

· Chị Bé làm gì thế?

Bé ngẩn ra rồi nói:

-à…Bé học bài.

A) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1.Bé dậy sớm để làm gì?

a. Bé dậy sớm để học bài.

b. Bé dậy sớm để tập thể dục.

c. Bé dậy sớm để chăm sóc vườn rau.

2. Câu nào nêu sự quyết tâm, cố gắng dậy sớm của Bé?

a.Dậy sớm học bài là một thói quen tốt.

b. Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.

c.Bé từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm.

3. Chim sâu xuống vườn cải để làm gì?

a. Chim Chim sâu xuống vườn cải để dạo chơi.

b. Chimsâu xuống vườn cải để bắt sâu.

c. Chim sâu xuống vườn cải để trò chuyện với Bé.

B) luyện từ và câu:
1. Sắp xếp lại các từ trong mỗi dòng sau thành hai câu khác nhau:

a. Bé/ quý/ chích bông/ rất/.

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

b. chăm chỉ/ đều/ và/ chích bông/ Bé.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

2. Điền dấu câu thích hợp vào  ô trống:
a. Bé là một người chăm học

b. Bé dậy sớm để làm gì

c. Chích bông có chăm chỉ không

d.Chích bông rất chăm chỉ
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